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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1 
 

1. Hãy đánh dấu vào ô mà anh /chị cho là đúng: 

 Hệ thống là gì? 

 a. Hệ thống là một tập họp các phần tử.       

 b. Hệ thống là một tập họp các phần tử tương tác với nhau. 

 c. Hệ thống là một tập họp các phần tử tương tác với nhau nhằm chuyển các phần tử vào 

thành các phần tử ra theo một qui trình nào đó. 

2. Dưới đây là một ví dụ về hệ thống trong thực tế. Anh/chị hãy đánh dấu vào ô nào thể hiện ví 

dụ đúng: 

 a. Một tấm kim loại   b. Một cái nhà   

 c. Một chương trình   d. Một con vật   

 e. Một con người    f. Một máy bay  

3. Một tổ chức có: 

 a. Hệ tác nghiệp   

 b. Hệ điều khiển   

 c. Hệ thông tin   

 d. a và b và c đều đúng  

4. Bảng dưới đây liệt kê các tổ chức có thể có trong một công ty / xí nghiệp và các loại hệ thống. 

Anh / chị hãy điền vào ô tương ứng giữa tổ chức và loại hệ thống phù hợp. 

Hệ thống 

Các tổ chức 
Hệ điều khiển Hệ quản lý Hệ tác nghiệp 

Ban Giám đốc    

Các phòng / ban chức năng    

Các phân xưởng / đội sản xuất    

5. Một tổ chức gồm: 

  a. Chỉ những hành động chương trình hóa được 

  b. Chỉ những hành động không chương trình hóa được 

 c. Những hành động chương trình hóa được hoặc những hành động không chương trình 

hóa được 

 d. Những hành động không chương trình hóa được và những hành động chương trình hóa 

được 

6. Điều kiện cần và đủ để một hệ thống thông tin tự động hóa được (tin học hóa được) là: 

  a. Chỉ gồm những hành động chương trình hóa được. 

  b. Chỉ gồm những hành động một đầu vào xác định một đầu ra duy nhất. 

  c. Gồm những hành động một đầu vào có nhiều đầu ra.  

  d. Gồm những hành động một đầu vào có nhiều đầu ra và quyết định được hình thức hóa 

được 
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7. Hệ thống thông tin thể hiện: 

 a. Chỉ mặt tĩnh   

 b. Chỉ mặt động   

 c. Mặt tĩnh và mặt động  

8. Hệ thống thông tin: 

 a. Chỉ lưu trữ dữ liệu      

 b. Chỉ lưu trữ cấu trúc dữ liệu     

 c. Chỉ lưu trữ chương trình     

 c. Lưu trữ cấu trúc dữ liệu, chương trình và dữ liệu  
9. Bảng dưới đây mô tả các chức năng, hành động và các quá trình cơ bản của hệ thống thông tin 

tự động hóa. Anh/ chị hãy đánh dấu vào các ô giữa chức năng / hành động phù hợp với các quá 

trình cơ bản: 

Quá trình 

Chức năng / hành động 

Xử lý truyền 

thông 
Xử lý tự động 

Lưu trữ, ghi 

nhớ 

Thu thập    

Kiểm sửa    

Nhật tu    

Tìm kiếm    

Tính toán    

Truy cập    

Đăng ký    

10. Thiết kế hệ thống thông tin tự động hóa gồm: 

 a. Chỉ thiết kế quá trình xử lý truyền thông   

 b. Chỉ thiết kế giao diện người – máy    

 c. Chỉ thiết kế cơ sở thông tin      

 d. Chỉ thiết kế cơ sở dữ liệu     

 e. Thiết kế xử lý truyền thông, xử lý tự động, lưu trữ  
11. Bảng dưới đây thể hiện các công nghệ và các quá trình cơ bản của hệ thống thông tin tự 

động hóa. Anh / chị hãy đánh dấu vào ô tương ứng phù hợp giữa công nghệ và quá trình. 

Quá trình 

Công nghệ 

Xử lý truyền 

thông 
Xử lý tự động 

Lưu trữ, ghi 

nhớ 

Lập trình    

Thiết kế giao diện    

Thiết kế cơ sở dữ liệu    

Đồ họa    

Phần mềm    
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12. Có gì khác biệt giữa khái niệm Hệ thống thông tin, Hệ thống thông tin tự động hóa, Hệ 

thống thông tin tự động? 

  a. Không khác biệt 

  b. Hệ thống thông tin tự động hóa, hệ thống thông tin tự động là bộ phận của hệ thống 

thông tin. 

  c. Hệ thống thông tin tự động hóa là một bộ phận của hệ thống thông tin nhưng một số xử 

lý có thể vừa thực hiện bằng máy tính điện tử vừa  thực hiện bằng thủ công.  
  Hệ thống thông tin tự động là hệ thống mà mọi xử lý đều được thực hiện bằng máy tính 

điện tử. 

13. Bảng dưới đây trình bày các chức năng cơ bản của hệ thống thông tin tự động hóa. Anh / chị 

hãy đánh dấu vào các ô phù hợp giữa chức năng và hành động cơ bản. 

Chức năng 

Hành động 

Thu thập 

(1) 

Xử lý 

(2) 

Ghi nhớ 

(3) 

Truy cập 

(4) 

Nhập một mẫu tin     

Kiểm sửa mẫu tin     

Ghi nhớ một mẫu tin     

Tìm kiếm một vùng tin theo điều kiện     

Thay đổi giá trị một vùng tin     

Xóa một vùng tin     

Xóa một mẫu tin     

Thêm một mẫu tin     

Tìm giá trị trung bình cộng của một 

vùng tin 

    

In giá trị trung bình cộng trên giấy     

Thể hiện giá trị lớn nhất của một 

vùng tin trên màn hình 

    

Tổng hợp các giá trị của một vùng tin 

theo một vùng tin khác 

    

14, Hệ thông tin tự động hóa và hệ thông tin tự động hóa tích hợp có điểm nào giống và khác 

nhau? 

 * Giống nhau: 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

 * Khác nhau: 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

15. Để giải hệ phương trình tuyến tính dạng sau: 

 a11x1 + a12x2 = C1     , 

 a21x1 + a22x2 = C2      
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Người ta dùng hai cách sau đây. Anh/ chị hãy đánh dấu cách nào mà anh/chị có thể cho thực 

hiện được bằng máy tính điện tử 

 a. Biểu diễn hệ phương trình trên dưới dạng ma trận: 

     
2 2 2 1 2 1

.A X C
  

  

  Nghiệm của hệ phương trình trên có dạng: 

     
1

2 1 2 2 2 1
.X A C



  
  

 b. Cũng biểu diễn hệ phương trình trên dưới dạng ma trận: 

     
2 2 2 1 2 1

.A X C
  

  

  Nghiệm của hệ phương trình trên có dạng: 

1 12

2 221
1

11 12

21 22

11 1

21 22
2

11 12

21 22

c a

c aD
x

a aD

a a

a c

a cD
x

a aD

a a

 

 

 

 

   D A  : Ký hiệu định thức của ma trận [A], D # 0 

  D1 : Ký hiệu định thức của ma trận [A]  nhưng cột 1 được thay bằng c1, c2 

  D2 : Ký hiệu định thức của ma trận [A]  nhưng cột 2 được thay bằng c1, c2 

16. Tham số hóa dùng để: 

  a. Hợp lý hóa việc lập trình 

  b. Làm cho hệ thống có khả năng tùy chỉnh 

  c. Làm cho hệ thống có khả năng thích nghi cao với môi trường phần cứng và phần mềm 

của hệ thống 

  d. Để thực hiện được a và c 

17. Để hiểu được một sự kiện của thế giới ngoại mà hệ thông tin tự động hóa chịu trách nhiệm, 

hệ thông tin tự động hóa cần: 

  a. Đọc sự kiện vào. 

  b. Sự kiện được biểu diễn dưới dạng mô hình. 

  c. Sự kiện được biểu diễn dưới dạng mô hình. Mô hình này đã được lưu chứa trước trong 

bộ nhớ. HTT-TĐH đọc các dữ liệu của sự kiện qua một giao diện. 

18. Dưới đây là một số ý kiến về tác vụ, anh/chị hãy đánh dấu vào ý kiến nào anh/chị cho là 

đúng. 

  a. Tác vụ là tập họp các sự kiện 

  b. Tác vụ là tập họp các hành động 
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  c. Tác vụ là tập họp các hành động của HTT-TĐH  nhằm phản ứng lại các sự kiện tác 

động để tạo ra các sự kiện kết quả 

19. Sự kiện ngoại và sự kiện nội có khác nhau cơ bản không? 

  a. Không khác nhau 

  b. Khác nhau vì sự kiện ngoại có nguồn gốc từ môi trường của HTT-TĐH, tác động vào 

HTT-TĐH; sự kiện nội có nguồn gốc từ hệ thống tác động lại môi trường hoặc/và tác 

động vào chính HTT-TĐH. 

20. a. Dưới đây là bảng có hai lối vào: hàng thể hiện cho các loại người sử dụng khác nhau trong 

một tổ chức, cột thể hiện cho các loại hệ thống tự động hóa trong một tổ chức. 

Loại hệ thống 

Loại người dùng 

TPS 

(1) 

DSS 

(2) 

MIS 

(3) 

OS 

(4) 

KWS 

(5) 

ESS 

(6) 

Quản trị cấp cao        

Nhân viên tác nghiệp       

Nhân viên giám sát       

Chuyên gia       

Quản trị cấp trung       

Chuyên viên kỹ thuật       

Nhân viên văn phòng       

Nhân viên kỹ thuật       

 b. Dưới đây là bảng có hai lối vào: cột thể hiện cho các đặc trưng của HTT-TĐH, hàng thể 

hiện cho các loại hệ thống có trong một tổ chức, anh/chị hãy điền các giá trị của các đặc trưng 

sau vào các ô thích hợp: 

 Dung lượng dữ liệu {Lớn , Trung bình , Nhỏ} 

 Tính tổng hợp dữ liệu {Cao , Trung bình , Thấp} 

 Độ chính xác dữ liệu {Cao , Trung bình , Thấp} 

Đặc trưng 

Loại hệ thống 

Dữ liệu 

Dung lượng Tính tổng hợp Tính chính xác 

TPS    

DSS    

MIS    

OS    

KWS    

ESS    
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƢƠNG 3 
 

1. Bảng có 2 lối vào dưới đây: hàng thể hiện cho các nhân viên trong một tổ chức, cột thể hiện cho 

loại nhân vật trong một tổ chức. Anh/ chị hãy đánh dấu vào các ô tương thích giữa cột và hàng. 

Loại nhân vật 

Nhân viên 
Lãnh đạo Quản lý Thừa hành 

Viết phiếu    

Chấm công    

Tổ trưởng thống kê    

Phân xưởng trưởng    

Kỹ sư    

Kế toán viên    

Kế toán trưởng    

Giám đốc tài chính    

Tổng Giám đốc    

2. Bảng có 2 lối vào dưới đây: hàng thể hiện cho các nhân viên trong một tổ chức, cột thể hiện cho 

các qui tắc, hàng thể hiện cho các phát biểu cụ thể. Anh/ chị hãy đánh dấu vào các ô tương thích giữa 

cột và hàng. 

Qui tắc 

Phát biểu 

Quản 

lý 

Tổ 

chức 

Kỹ 

thuật 

Mọi tổ chức đều thực hiện công tác kế toán    

Tổ chức kế toán có thể thực hiện theo nhiều hình thức: nhật ký 

chứng từ, nhật ký sổ cái, chứng từ ghi sổ 

   

Đơn giá vật tư tồn kho được tính theo công thức: 

ĐGTKi+1 = (TKDK*ĐGTKi + NKTK*ĐGNK - XKTK*DGXK) / (TKDK + 

NKTK - XKTK) 

   

Theo dõi khách hàng thân thích được thực hiện bởi hệ thống 

CRM 

   

Hệ thống quản lý chuỗi cung cấp thực hiện theo thời gian thực 

SCM 

   

Mọi tổ chức sản xuất kinh doanh đều phải kiểm kê hàng hóa    

Kiểm kê hàng hóa thực hiện định kỳ hàng tuần    

Kiểm kê hàng hóa thực hiện nhờ hệ thống quản lý vật tư hàng 

hóa tự động hóa. 

   

3. Có một đoạn chương trình viết bằng VB như sau: 

 IF Q > 20  THEN 

    CK = 5 

    LKH = ”TOT” 

 ELSE 

    CK = 0 

    LKH = ”XAU” 

 END IF 

TT = Q*GDV*(1-CK/100) 

Ký hiệu: Q: Lượng hàng hóa   CK: Chiết khấu LKH: Loại khách hàng 

    TT: Tổng tiền   GDV: Giá đơn vị 
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Đoạn chương trình trên thể hiện: 

  a. Bảng quyết định có 2 điều kiện và 2 hành động 

  b. Bảng quyết định có 1 điều kiện và 3 hành động 

  c. Bảng quyết định có 1 điều kiện và 5 hành động 

4. Có bảng quyết định thu hẹp: 

Điều kiện Qui tắc 

TT T T X X 

CTTV H D H D 

Hành động     

CC x x   

XTV   x  

XP    x 

Ký hiệu: TT: Thời tiết    T: Tốt   X: Xấu 

    CTTV: Chương trình ti vi   H: Hay   D: Dở 

    CC : Câu cá    XTV: Xem ti vi XP: Xem phim 

Anh/ chị hãy thể hiện bảng quyết định trên dưới dạng cấu trúc IF …. THEN … ELSE của ngôn ngữ 

thảo chương VB. 

5. Tổng hợp xử lý gắn với tổ chức và  tổng hợp xử lý tách khỏi tổ chức có điểm giống và khác nhau 

như thế nào? 

  a. Không có gì giống nhau   

  b. Hoàn toàn giống nhau   

  c. Giống nhau là nhóm các công việc, các qui tắc, các hồ sơ cùng đạt một mục tiêu chung nào 

đó của cơ sở ;  khác nhau là tổng hợp tách khỏi tổ chức loại bỏ các công việc, các hồ sơ, các qui tắc 

gắn với tổ chức cụ thể của cơ sở. 

6. Tổng hợp dữ liệu nhằm: 

  a. Phát hiện các dữ liệu đa nghĩa, tái định danh mỗi nghĩa một dữ liệu tương ứng   

  b. Phát hiện những dữ liệu đồng nghĩa, chọn giữ lại một trong những dữ liệu phản ánh chính 

xác nghĩa.   

  c. Trường hợp a và b 

7. Có câu: “khách hàng NVA mua 5 áo sơ mi, 4 quần tây, tổng số tiền là 1.290.000 đồng”.  

    Trong câu này có bao nhiêu dữ liệu, bao nhiêu thông tin: 

  a. Dữ liệu : ________ 

  b. Thông tin: _______ 

8. Vì sao phải phân tích hiện trạng? 

  a. Hiểu được tổng thể của tổ chức, của từng lĩnh vực, từng bộ phận. 

  b. Tiếp thu được tất cả các tác vụ, các thông tin cần phải xử lý ở tất cả các chức năng, lĩnh vực 

thuộc tổ chức. 

  c. Nắm được ưu và khuyết của hệ thống quản lý và nhu cầu thông tin của cơ sở. 

  d. a, b, c đều đúng 
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9. Nội dung của một hồ sơ phân tích hiện trạng gồm: 

  a. Lưu đồ hồ sơ - công việc. 

  b. Bảng liệt kê hồ sơ, công việc, dữ liệu 

  c. Bảng liệt kê các loại qui tắc có trong tổ chức. 

  d. Từ điển dữ liệu. 

  e.  a, b, c, d đều đúng 

10. Dưới đây là bảng có 2 lối vào, hàng dùng thể hiện cho các nhân vật tham gia dự án tin học hóa,  

cột thể hiện cho các loại qui tắc: 

Qui tắc 

Nhân viên 
Quản trị quản lý Quản trị tổ chức Quản trị kỹ thuật 

Phân tích viên    

Giám đốc lĩnh vực    

Tổng Giám đốc    

Phân xưởng trưởng    

Cán bộ tác nghiệp    

Lập trình viên    

Mức độ ảnh hưởng được đo bằng các giá trị (Cao ; Trung bình ; Thấp ; Không có). Anh/ chị hãy điền 

các giá trị thích hợp vào các ô tương ứng. 

11. Dưới đây là các định nghĩa về từ điển dữ liệu: 

  a. Tập họp các dữ liệu. 

  b. Tập họp các thuộc tính 

  c. Tập họp các đối tượng. 

  d. Tập họp tất cả các dữ liệu cùng các đặc trưng: tên, mã,  ràng buộc cú pháp (cấu trúc), ràng 

buộc ngữ nghĩa, loại (sơ cấp/ dẫn xuất), lĩnh vực áp dụng, qui tắc tác động. 

12. Dưới đây là bảng có 2 lối vào, hàng thể hiện cho dữ liệu,  cột thể hiện cho các đặc trưng. Anh/ 

chị hãy đánh dấu vào các ô tương ứng phù hợp: 

Dữ liệu Tên Mã 
Cấu 

trúc 

Ràng buộc 

ngữ nghĩa 
Loại Qui tắc 

Tên khách hàng       

Thời gian       

Tổng cộng       

Thành tiền       

Đơn giá       

Công việc       

Tỷ suất thuế       

Thuế giá trị gia tăng       

Vận tốc       

Thời gian       

Quảng đường       
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13. Dưới đây là 2 sơ đồ khối thể hiện cho qui tắc hành động. Anh/ chị xác định xem sơ đồ nào ưu 

điểm hơn khi hiện thực thành chương trình để khai thác trên máy và giải thích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Sơ đồ B, giải thích: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

b. Sơ đồ A, giải thích: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

14. Có một đoạn chương trình viết bằng ngôn ngữ VB như sau: 

 CK=0 

 LKH = “Xấu” 

 IF Q>20 THEN 

CK=5 

LKH=”Tốt” 

 END IF 

Ký hiệu: CK: Chiết Khấu LKH: Loại Khách Hàng Q: Lượng hàng 

Anh/chị hãy điền vào các nút, nhánh, lá tương ứng những ký hiệu phù hợp rút ra từ đoạn chương 

trình trên. 

 

 

  

 

 

 

 

 

BĐ 

KT 

T1 

XL1 T2 

XL2 XL3 

N 

Y 

N 

Y 

BĐ 

KT 

T2 

XL1 

T1 

XL1 XL3 

N 

Y 

N 

Y 

T1 

XL2 

N 

Y 

Sơ đồ A Sơ đồ B 
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15. Cũng với đoạn chương trình trên, ký hiệu không thay đổi, anh/chị hãy điền các ký hiệu phù hợp 

rút ra từ đoạn chương trình trên vào sơ đồ khối (flow chart) sau:  

Ký hiệu: 

- BĐ: Bắt Đầu 

- KT: Kết Thúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Dưới đây là bảng có 2 lối vào: cột 1 thể hiện đối tượng thuộc tổ chức, cột 2 ngược lại ; hàng thể 

hiện các loại đối tượng cụ thể. Anh/chị hãy đánh dấu vào các ô tương ứng phù hợp giữa hàng và cột. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17. Bảng có 2 lối vào: cột thể hiện loại vị trí có trong một tổ chức cần tiếp xúc khi phỏng vấn, hàng 

thể hiện cho các nội dung cần tìm hiểu khi phỏng vấn. Anh/chị hãy đánh dấu vào ô tương ứng phù 

hợp giữa hàng và cột. 

                                                                                               Vị trí 

Loại công việc 

Giám 

đốc 

Quản 

lý 

Thừa 

hành 

Tìm hiểu tổng quát về toàn bộ tổ chức     

Tìm hiểu nhiệm vụ, chức trách cụ thể một vị trí     

Tìm hiểu tổ chức một bộ phận    

Tìm hiểu một nghiệp vụ cụ thể    

Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ cụ thể    

Tìm hiểu mục tiêu tổng quát của cơ sở    

Tìm hiểu định hướng phát triển    

Tìm hiểu cách phân bổ một tài khoản cụ thể vào các tài khoản khác.    

Tìm hiểu cách sử dụng một mẫu biểu    

Tìm hiểu sơ đồ luân chuyển hồ sơ giữa các bộ phận    

Đối tƣợng 
TC  

(1) 
TC 

(2) 

Sổ theo dõi chấm công   

Chấm công   

Chứng từ ghi sổ   

Chứng từ   

Sổ theo dõi nhân viên   

Quản lý nhân viên   

Chấm công hàng tuần   

Phiếu chấm công   

Thực hiện chấm công   

BĐ 

KT 

Ký hiệu: 

- TC: Tổ chức  

- TC: Không thuộc tổ chức  
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18. Quá trình tổng hợp các xử lý trong giai đoạn phân tích hiện trạng, người ta tiến hành nhóm các 

công việc, hồ sơ, qui tắc (1) nhằm thực hiện một mục tiêu nghiệp vụ thành các qui trình (2); nhóm 

các qui trình để thực hiện một chức năng (3) cụ thể nào đó ; nhóm các chức năng thành một lĩnh vực 

(4) ; nhóm các lĩnh vực thành một dự án (5). Người ta biểu diễn sự liên hệ trên bằng một cây phân 

cấp trong một dự án công nghệ thông tin truyến thông. Anh/chị hãy đặt các ký hiệu phù hợp vào các 

nút của cây phân cấp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Anh/chị hãy chọn trường hợp nào mà anh/chị cho là đúng. 

Hợp thức hóa hồ sơ phân tích hiện trạng là: 

  a. Trình bày hồ sơ phân tích hiện trạng. 

  b. Trình bày hồ sơ phân tích hiện trạng trước toàn nhóm tham gia dự án. 

  c. Trình bày hồ sơ phân tích hiện trạng trước toàn nhóm và trước những người có trách nhiệm 

của cơ sở và được sự đồng thuận về nội dung của cơ sở. 

20. Có qui tắc quản lý (hướng dẫn hành động) phát biểu: Cửa hàng giảm giá bán cho các loại khách 

hàng như sau:  

 - Nếu khách hàng có gia đình giảm 5% 

 - Nếu khách hàng là sinh viên giảm 10% 

 - Nếu khách hàng có gia đình và là sinh viên giảm 10% 

 - Mọi khách hàng khác không được giảm. 

Anh/chị hãy thiết lập bảng quyết định và cây quyết định. 

 

 

... … 

... … 

... … 

... … 
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A. CÂU HỎI: 

 Anh/ Chị hãy đánh dấu vào các ô nào mà Anh/ Chị cho là đúng  hoặc điền vào chỗ trống. 

Câu 1: Cho các đồ thị sau: 

a) a b) a c) A 

 a1 

m 

n 

 a1 

m 

N 

 KA 

M 

N 

Biết rằng a, a1, m, n là các lần xuất hiện của A, KA, M, N. 

a) biểu diễn cho…………………………………… 

b) biểu diễn cho………………………………….. 

c) biểu diễn cho…………………………………. 

Câu 2: Cho tập hợp các dữ liệu và các phụ thuộc hàm sau: 

{a, m, n ; am, a n} 

{b, i, j ; i, b  i, b  j} 

a, b  s; s, b t 

Người ta xây dựng các mô hình sau đây: 

A

a

m

nS

B

b

j

t

i
và

A_B

b

j

i

a) b)

a

m

c)

n

A

a

m

n

B

b

j

i
t

 

a)   b)   c)  

Câu 3: Cho tập hợp dữ liệu {a, b, m, n} và các phụ thuộc sau: 

a, b  m; a, b  n; a  b. 

Người ta xây dựng các thực thể sau: 

n

A_B

b

a) b)

a

m

c)A

n

b

a

m

n

A_B

b

a

m

A

b

avaø

 

a)   b)   c)  

Câu 4: Cho 2 mô hình ý niệm dữ liệu: 



1.  A

KA

.....

H
B

KB

.....

C

KC

.....

I

J

1,n 1,n

1,n

1,n

1,n  

2. A

KA

.....

H
B

KB

.....

C

KC

.....
J

1,n 1,n

1,n

1,n

1,n  

a) Trong 1 chúng có liên hệ bao hàm trong 2 không thể kết luận. 

b) Trong 1 chúng không có liên hệ trong 2 chúng có liên hệ bao hàm. 

c) Trong 1 và 2 chúng không có liên hệ bao hàm. 

a)   b)   c)  

Câu 5: Cho mô hình thực thể kết hợp: 

M

M

O

P

N

N

Q

R

A

1,n

1,n

1,n

s

t

 

Có các đồ thị sau đây biểu diễn lần xuất hiện của kết hợp: 

a
m1

m

o

p

n

n

q

r

a) b) c) m1

m

o

p
 

m1, m, o, p, n1, n, q, r là các giá trị của M, M, O, P, N, N, Q, R. 

a)   b)   c)  



Câu 6:  Ba đồ thị sau đây đồ thị nào biểu diễn mô hình ý niệm xử lý: 

SK1 SK2

TV

a) b)

SK1 SK2

TV

C C

SK3

SK1 SK2

TV

C C

SK3

c)

 

a)   b)   c)  

Câu 7:  Các đồ thị dưới đây, đồ thị nào biểu diễn cho mô hình ý niệm xử lý: 

TV

a) b) c)
SK

TV

TV

SK1

SK2

 

a)   b)   c)  

Câu 8:  Ba đồ thị sau đây đồ thị nào biểu diễn mô hình ý niệm xử lý: 

SK1 SK2

TV1

a) b)

SK1
c)

SK3

TV1

SK2 SK3

TV2

SK4

SK1

TV1

SK2 SK3

TV2

SK4

 

a)   b)   c)  

Câu 9: Cho mô hình ý niệm xử lý: 



TV

C C

SK3

SK1

SK2 SK4 SK5

 

a) Các sự kiện SK2, SK3, SK4, SK5 cùng xuất hiện. 

b) SK2, SK3 hoặc SK4, SK5 có thể cùng xảy ra. 

c) SK2, SK4 hoặc SK3, SK5 có thể cùng xảy ra. 

a)   b)   c)  

Câu 10: Các mô hình ý niệm xử lý: 

TV

SK2

SK4

av(b   c)
v 

(b)

SK1

(a) (c)

SK3

 

Tác vụ sẽ thực hiện khi: 

a) b, c cùng xuất hiện. 

b) a xuất hiện. 

c) b hoặc c cùng xuất hiện. 

B. BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN 

1. ĐỀ 1 

Một nhà nghỉ cung cấp các dịch vụ nghỉ ngơi và thể thao. 

Nhà nghỉ có qui định sau: 

1. Nhà nghỉ có nhiều loại địa điểm phục vụ dịch vụ nghỉ ngơi và thể thao, mỗi loại địa điểm 

ngoài tên còn có đơn vị tính theo người ngày. 

2. Mỗi loại địa điểm có một số địa điểm được đánh số thứ tự và có diện tích tương ứng cùng 

số người tối đa có thể sử dụng địa điểm này. 



3. Mỗi đoàn khách đến nhà nghỉ sẽ cung cấp cho một phiếu lưu trú. Phiếu lưu trú gồm có số 

thứ tự lưu trú, họ và tên người đại diện, ngày bắt đầu lưu trú và ngày kết thúc lưu trú, số 

lượng người của đoàn. 

4. Phiếu lưu trú sẽ liên quan đến một địa điểm cụ thể, và dạng thể thao mà khách muốn 

thuê phục vụ. 

5. Dạng thể thao xác định bằng tên đơn vị tính và đơn giá. 

6. Phục vụ dịch vụ thuê bao này được tính bằng số lượng đơn vị dạng thể thao. 

7. Mỗi khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ của nhà nghỉ, đại diện đoàn khách sẽ gửi một phiếu 

yêu cầu đặt địa điểm cần sử dụng. 

8. Nhà nghỉ sẽ căn cứ vào bản hoạch định địa điểm để chấp nhận hay không chấp nhận yêu 

cầu. 

9. Nếu nhà nghỉ chấp thuận sẽ thông báo cho khách hàng đề nghị khách hàng gửi tiền đặt 

cọc và nhật tu vào bảng hoạch định địa điểm và bảng tổng hợp giữ địa điểm. 

10. Khi nhà nghỉ tiếp nhận được đặt tiền cọc sẽ ghi nhận tiền đặt cọc vào bảng tổng hợp giữ 

địa điểm đồng thời cũng có thể gửi trả tiền cho khách hàng và hủy thỏa thuận giữ chỗ 

nếu tiền đặt cọc gửi đến quá thời hạn quy định. 

11. Khách hàng đến có thể có hai loại, loại có giữ chỗ và loại trực tiếp. Nhà nghỉ làm các thủ 

tục như phân phối phiếu lưu trú đồng thời cập nhật vào bảng hoạch định, hủy phần có 

liên quan đến bảng tổng hợp giữ chỗ. 

12. Khi khách hàng kết thúc kỳ nghỉ nhà nghỉ sẽ làm một hóa đơn thanh toán. 

Thiết kế một hệ thống tin học hóa ở mức ý niệm giúp nhà nghỉ quản lý các địa điểm, khách 

hàng thuê bao dịch vụ và thanh toán chi phí cho việc sử dụng dịch vụ của mình. 

Hệ thống cũng có khả năng quản lý việc giữ chỗ và hoạch định tình trạng các địa điểm. 

Yêu cầu: 

1. Xây dựng mô hình ý niệm truyền thông 

2. Xây dựng mô hình ý niệm dữ liệu dạng thực thể kết hợp. 

3. Xây dựng mô hình ý niệm xử lý. 

 Xây dựng dòng luân chuyển thông tin 

 Xây dựng đồ thị các sự kiện. 

 Xây dựng mô hình ý niệm xử lý: (sơ đồ chức năng, mô tả sự kiện và mô tả tác 

vụ). 



2. ĐỀ 2 

Xí nghiệp A thực hiện các loại hình dịch vụ giặt, tẩy, hấp, ủi… và cho thuê đồ khăn vải. 

Khách hàng công ty là những công ty xí nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau: y 

tế, khách sạn, nhà hàng, công nghiệp, v.v… Khách hàng công ty thuộc loại khách hàng thuê 

bao và không thuê bao. Khách thuê bao là khách hàng thuê trọn gói đồ khăn vải và dịch vụ 

giặt, tẩy, hấp, v.v… Khách hàng không thuê bao là khách hàng chỉ sử dụng dịch vụ. 

Phân tích hệ thống thông tin, nhóm phân tích nhận được các quy tắc quản lý đối với khách 

hàng thuộc loại thuê bao: 

1. Một số thuê bao dịch vụ cho thuê đồ khăn vải và các dịch vụ giặt, tẩy, hấp,… trong suốt 

giai đoạn ký kết hợp đồng thuê bao, xí nghiệp A dùng biểu mẫu 1 để theo dõi khách hàng 

thuê bao. 

2. Bảo trì (giặt, tẩy,…) cho các thuê bao được theo dõi qua mẫu 2, và được quản lý theo lô. 

Một lô hoặc gồm các đồ khăn vải thuê hoặc gồm các đồ khăn vải của khách hàng (phụ 

lục 3). Một lô hoặc chỉ gồm đồ khăn vải thuê hoặc chỉ gồm đồ khăn vải của khách hàng, 

không thể lẫn lộn. Một khách hàng có thể giao cho xí nghiệp có đồ khăn vải thuê và đồ 

khăn vải của riêng họ. 

3. Đơn giá thuê bao gồm luôn dịch vụ có giá trị trong suốt 1 năm. Hằng năm đơn giá này có 

thể được xem xét lại. Thuế suất cố định cho mọi loại khăn vải. 

4. Mỗi khi khách hàng có nhu cầu dịch vụ, họ sẽ ký kết hợp đồng với công ty. 

5. Sau khi hợp đồng được ký kết, khách hàng phải thanh toán chi phí thuê bao, chi phí dịch 

vụ. 

6. Công ty hàng ngày nhận và giao đồ vải, khăn… Mỗi khi nhận và giao, khách hàng phải ký 

xác nhận vào phiếu bảo trì  (phụ lục 2). 

7. Hàng năm hợp đồng được 2 bên xem xét và hiệu chỉnh nếu cần. Khi đó hợp đồng sẽ được 

gia hạn và tiếp tục có hiệu lực. 

8. Nếu khách hàng không thuê đồ vải, khăn,… mà chỉ sử dụng dịch vụ của công ty thì sẽ ký 

hợp đồng dịch vụ. 

9. Khi thực hiện xong dịch vụ, công ty sẽ phát ra một hóa đơn thanh toán, và khách hàng 

phải thanh toán khi nhận được hóa đơn này. 

10. Đồ khăn vải mà công ty A cho khách hàng thuê, được các nhà cung cấp cung ứng. Đơn 

giá của đồ khăn vải sẽ đuợc hai bên thương lượng khi ký kết hợp đồng cung ứng (xem 

phụ lục 4). Mỗi đô khăn vải có mã sô tham chiếu (MSTC) của nhà cung cấp và mã số đồ 

khăn vải của công ty. Để có thể đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, đơn hàng cho nhà 

cung cấp sẽ được gửi đến đối tác khi tồn trữ đồ khăn vải xuống đến mức tối thiểu. 

Căn cứ vào quy tắc quản lý và các biểu mẫu, Anh/ Chị hãy thiết kế một hệ thống thông tin ý 

niệm có khả năng quản lý các khách hàng, các loại đồ vải, khăn, các dịch vụ đã thực hiện và 

doanh thu của chúng. 

Yêu cầu: 



1. Xây dựng mô hình ý niệm truyền thông 

2. Xây dựng mô hình ý niệm dữ liệu dạng thực thể kết hợp. 

3. Xây dựng mô hình ý niệm xử lý. 

 Xây dựng dòng luân chuyển thông tin 

 Xây dựng đồ thị các sự kiện. 

 Xây dựng mô hình ý niệm xử lý: (sơ đồ chức năng, mô tả sự kiện và mô tả tác 

vụ). 


